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ăm 2008 là năm đáng ghi 

nhớ trong lịch sử nền kinh 

tế thế giới khi vừa bước 

sang thế kỷ mới. Cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu bắt nguồn từ nước Mỹ 

bùng nổ và lan rộng đến các cường quốc 

kinh tế hùng mạnh ở châu Âu như Anh, 

Pháp, Đức, không chỉ đe doạ trực tiếp 

đến nền kinh tế của các nước trong khu 

vực, mà còn kéo theo ảnh hưởng bất lợi 

đến thị trường tài chính châu á với mức 

độ khác nhau, điển hình là Nhật Bản, 

Hàn Quốc và Trung Quốc, làm cho sức 

tăng trưởng kinh tế thế giới giảm sút, 

sản xuất đình trệ, thị trường suy sụp, hệ 

thống tài chính – tiền tệ xáo động, chỉ số 

chứng khoán tụt dốc. Mới đây, các nhà 

kinh tế đã dự đoán rằng cuộc khủng 

hoảng toàn cầu có thể mang lại thiệt hại 

cho nền kinh tế thế giới tới 30.000 tỷ 

USD1. 

 Đối với Trung Quốc - quốc gia có tiềm 

năng tài chính lớn nhất ở châu á đang 

bắt đầu vươn dậy, ngay lập tức đã phải 

chịu những tác động và ảnh hưởng khá 

nghiêm trọng. Thủ tướng Trung Quốc 

Ôn Gia Bảo lần đầu tiên đã bày tỏ rằng, 

cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu có 

ảnh hưởng “nghiêm trọng hơn dự đoán” 

lên nền kinh tế Trung Quốc2. Trong sự 

lan toả của khủng hoảng, lĩnh vực kinh 

tế đối ngoại là bộ phận chịu ảnh hưởng 

trực tiếp và nhanh nhất theo chiều 

hướng xấu, đặc biệt là hoạt động ngoại 

thương. Nhà kinh tế Uông Thao - người 

đứng đầu hệ thống chứng khoán của 

ngân hàng Thuỵ Sĩ đã dự tính, năm 

2009, thương mại toàn cầu sẽ xuống dốc, 

mà tốc độ tăng xuất khẩu của Trung 

Quốc sẽ giảm xuống 0. Có nghĩa là trong 

năm tới, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ 

dừng ở mức âm. Lời đánh giá này cho 

thấy dưới ảnh hưởng của cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu, ngoại thương 

Trung Quốc đang đứng trước những vấn 

đề nan giải. Do đó, nội dung bài này chủ 

yếu tìm hiểu về tác động của cuộc khủng 

hoảng tài chính thế giới đối với lĩnh vực 

N 
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ngoại thương và những đối sách của 

Trung Quốc trong giai đoạn này.  

I. tình hình ngoại thương 
Trung Quốc năm 2008  

Kể từ khi thực hiện cải cách mở cửa 
cho đến năm 2007, hoạt động ngoại 
thương của Trung Quốc đã đạt được 
những thành tựu to lớn khiến thế giới 
đặc biệt quan tâm. Tổng mức xuất nhập 
khẩu từ 20,64 tỷ USD năm 1978 đã đạt 
tới hơn 2000 tỷ USD năm 2007, tăng 
khoảng 105 lần. Từ năm 2003 đến 2007, 
mức tăng bình quân đạt tới 28,7%, tỷ lệ 
xuất siêu đạt tới mức đột phá 260 tỷ 
USD3. Trong khi xu thế toàn cầu hoá 
kinh tế đang tiến triển, tốc độ phát triển 
kinh tế thế giới đang trên đà tăng 
trưởng, thương mại và đầu tư quốc tế 
đang diễn ra sôi động, thì bước sang năm 
2008, nền kinh tế thế giới đã xuất hiện 
những xáo động do những nhân tố bất 
lợi từ cuộc khủng hoảng kinh tế bên 
trong nước Mỹ. Hậu quả này đã làm cho 
tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu từng 
bước có xu hướng tăng chậm, giá dầu mỏ 
và nông sản trên thị trường tiếp tục gia 
tăng với nhịp độ lớn, sức ép lạm phát 
trong phạm vi toàn cầu ngày càng tăng 
cao. Cùng với sự lan toả mạnh mẽ có 
tính dây chuyền, Trung Quốc - quốc gia 
có nhịp độ tăng trưởng kinh tế nổi bật 
thông qua sự tăng trưởng đột biến của 
kim ngạch xuất khẩu ra thị trường thế 
giới, chiếm tới 36% GDP của nước này4 
cũng lập tức trở thành đối tượng gánh 
chịu sự biến động mạnh mẽ của cuộc 
khủng hoảng này.  

 Vài năm trước đây, hoạt động ngoại 

thương của Trung Quốc cũng đã gặp 

phải nhiều trở ngại và những vấn đề nan 

giải. Chẳng hạn như mức độ hướng vào 

ngoại thương quá cao, sức ép quá lớn của 

việc tăng giá đồng nhân dân tệ, sự đụng 

độ căng thẳng với bạn hàng hay môi 

trường và điều kiện buôn bán ngày càng 

suy giảm, v.v. đã làm cho hoạt động 

ngoại thương ngày càng khó khăn hơn. 

Song, gần đây ảnh hưởng của việc điều 

chỉnh chính sách tiền tệ và cơ cấu mậu 

dịch ở trong nước, hay sự gia tăng của 

giá cả nguyên vật liệu cộng với ảnh 

hưởng của khủng hoảng tài chính toàn 

cầu càng làm cho sự phát triển của hoạt 

động ngoại thương Trung Quốc tăng 

thêm những  thách thức và trở ngại mới 

hết sức khắc nghiệt, điển hình là lĩnh 

vực xuất khẩu – khâu then chốt thúc 

đẩy sức tăng trưởng kinh tế quan trọng 

nhất hiện nay của Trung Quốc bị suy 

giảm tột độ. Theo thống kê của Tổng cục 

Hải quan Trung Quốc, trong ba quí đầu 

năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu đạt 1.967,1 tỷ USD, trong đó, nhập 

khẩu là 893,0 tỷ USD, xuất khẩu là 

1.074,1 tỷ USD,  mức xuất siêu chỉ đạt 

181 tỷ USD5. Có thể thấy rõ, mức tăng 

trưởng xuất nhập khẩu của Trung Quốc 

năm 2008 đã có dấu hiệu xuống dốc, 

trong đó, tốc độ xuất khẩu đã giảm 

xuống tới 4,8 %, mức xuất siêu giảm 4,7 

tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong 

9 tháng đầu, có 8 tháng mức xuất khẩu 

thấp dưới mức cùng kỳ năm trước. Xuất 
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nhập khẩu của một số loại hàng tăng 

chậm, đặc biệt là tốc độ xuất khẩu hàng 

hoá sang Mỹ – bạn hàng lớn nhất của 

Trung Quốc đã giảm mạnh. Trong ba quí 

đầu năm, xuất khẩu Trung Quốc sang 

Mỹ chỉ đạt 189,1 tỷ USD, tốc độ đã giảm 

4,6% so với cùng kỳ năm trước6. Chỉ tính 

riêng từ tháng 1 – 9, xuất khẩu hàng 

hoá và phụ kiện may mặc, giày dép, đồ 

đạc gia đình và hàng nhựa so với cùng 

kỳ năm trước đã giảm xuống 21,2; 1,7; 

3,5 và 8,4%. Tốc độ nhập khẩu hàng hoá 

của Trung Quốc hiện nay cũng giảm 

mạnh, từ tháng 1 - 9, cả 16 loại hàng hoá 

nhập khẩu thô quan trọng bao gồm nhựa, 

hoá chất, cao su tổng hợp, đồng, nhôm, 

thép v.v. đã xuất hiện mức tăng trưởng 

âm so với cùng kỳ năm trước7.  

Tuy nhiên, phải đến nửa cuối năm 

2008, sự xuất hiện của thiên tai và 

khủng hoảng tài chính toàn cầu đã thực 

sự tác động đến sự tăng trưởng kinh tế 

Trung Quốc. Theo Ngân hàng phát triển 

châu á, thì lần đầu tiên trong 19 năm 

qua, Trung Quốc đã đạt một tỷ lệ tăng 

trưởng GDP thấp dần từ 9,5 % năm 2008 

và sẽ giảm xuống 8,2% vào năm 2009. 

Đồng thời, hoạt động  xuất nhập khẩu 

của Trung Quốc đã và đang xuất hiện 

chiều hướng ngày càng giảm sút. Ngày 

9-12-2008, Trung Quốc đã thông báo kim 

ngạch nhập khẩu của nước này đã giảm 

17,9% và kim ngạch xuất khẩu tháng 

11-2008 đã tuột dốc mất 2,2% so với 

tháng 10 8. Sự xuống dốc về tốc độ tăng 

trưởng xuất khẩu đã làm giảm sút 

nghiêm trọng tỷ lệ lãi suất xuất khẩu 

ròng trong thu nhập mậu dịch, thu hẹp 

lợi nhuận của các doanh nghiệp ngoại 

thương và phá hoại nghiêm trọng môi 

trường mậu dịch của nước này.  

Có thể nói, khủng hoảng tiền tệ ở Mỹ 

và sự lan toả theo chiều hướng xấu của 

khủng hoảng tài chính toàn cầu không 

chỉ làm cho ngoại thương Trung Quốc bị 

xáo động và chịu tổn thất nặng nề, mà 

còn khó có khả năng nhanh chóng khôi 

phục lại sự phát triển của hoạt động 

ngoại thương có hiệu quả trong thời gian 

tới.  

II. ảnh hưởng của khủng 
hoảng tài chính toàn cầu đối 
với ngoại thương Trung Quốc  

 Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 

đã đem lại ảnh hưởng gì cho sự phát 

triển ngoại thương của Trung Quốc?.Có 

thể nhận thấy hậu quả của nó biểu hiện 

ở những mặt cụ thể sau:  

1. Sức tiêu dùng của Mỹ giảm, ảnh 

hưởng đến ngoại thương Trung Quốc  

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 

bắt đầu từ sự sụp đổ trong hệ thống 

ngân hàng - tài chính Mỹ và dần lan toả 

sang châu ¸, đã có ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến nền kinh tế vừa mới trỗi dậy 

của Trung Quốc, mà lĩnh vực ngoại 

thương đã chịu ảnh hưởng trực tiếp. Sau 

khi cuộc khủng hoảng xảy ra, giá cả thị 

trường nhà đất và cổ phiếu Mỹ suy giảm, 

lượng cho vay tín dụng giảm, thất 

nghiệp gia tăng, nợ cá nhân không 
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ngừng tăng lên, nguồn tài sản tiền mặt 

không ngừng thu hẹp. Tình hình này 

buộc người dân Mỹ phải thắt chặt túi 

tiền, hạn chế tiêu dùng, dẫn đến hoạt 

động kinh tế trên đất Mỹ sa sút, ảm đạm. 

Từ tháng 1 - 9/2008, số người mất việc 

làm trong ngành phi nông nghiệp Mỹ tới 

76.000 người, số người thất nghiệp tăng 

từ 4,7% lên tới 6,1%. Riêng trong tháng 

9, mức tiêu thụ hàng bán lẻ đã giảm 

1,2%, mức thấp nhất trong 3 năm.  Chỉ 

số hoạt động của ngành chế tạo của 

tháng 8 đã giảm từ 49,9% xuống 43,5% 

vào tháng 9 9. Những năm qua, Mỹ cũng 

như các nước có nền kinh tế phát triển 

như EU, Nhật Bản là thị trường xuất 

khẩu chủ yếu của Trung Quốc, chiếm tới 

46% tổng lượng hàng hoá xuất khẩu của 

nước này10, trong đó, lượng hàng hoá 

sang Mỹ chiếm tới 19,5 % tổng lượng 

hàng xuất khẩu của Trung Quốc11. Song, 

theo số liệu của Tổng cục Hải quan 

đã cho thấy 8 tháng đầu năm 2008, do 

ảnh hưởng của khủng hoảng, xuất khẩu 

của Trung Quốc sang thị trường lớn nhất 

này đã có chiều hướng suy giảm rõ rệt. 

Như nhà kinh tế Trương Bân đã phân 

tích, “nhu cầu giảm có nghĩa là do nhu 

cầu của người tiêu dùng nước ngoài đối 

với sản phẩm kể cả loại có giá trị gia 

tăng cao hay thấp đều giảm” và trong 

tình thế này, hàng hoá xuất khẩu của 

Trung Quốc sẽ không còn động lực để 

tiếp tục cải tiến kỹ thuật mà còn buộc 

phải hạ thấp giá thành để duy trì thị 

phần, đem lại hậu quả xấu cho môi 

trường và điều kiện kinh doanh của các 

doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc12. 

Về nhập khẩu, chịu tác động của khủng 

hoảng tài chính, nửa cuối năm 2008, 

kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục đi xuống, dẫn tới 

khả năng tiêu dùng và dự tính tiêu dùng 

của người dân nước này tiếp tục giảm 

mà chi cho đầu tư có xu hướng tăng lên. 

Nếu nhu cầu tiêu dùng của người dân 

Mỹ giảm mà ngành chế tạo dần dần hồi 

phục lại do đầu tư tăng lên, số lượng 

hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc tất 

sẽ ngày càng giảm, nhất là hiện nay 

lượng hàng hoá chế xuất của Trung 

Quốc đang chiếm tới hơn 50% trong kim 

ngạch xuất khẩu. Đây chính là khó khăn 

và thách thức nặng nề đối với ngoại 

thương của Trung Quốc. 

2. Giá thành hàng hoá nhập khẩu 

trong nước gia tăng 

Trong lĩnh vực nhập khẩu, hậu quả 

do khủng hoảng tài chính đem lại có liên 

quan mật thiết đến hối suất. Hiện nay 

phần lớn hàng hoá trên thị trường quốc 

tế hầu như định giá theo giá trị đồng đô 

la Mỹ. Giá cả hàng hoá cao hay thấp tuỳ 

thuộc vào sự tăng giảm USD. Theo các 

số liệu thống kê, có thể thấy thời gian 

gần đây, tỷ giá USD đã dần dần tăng lên, 

giá cả các loại hàng hoá như dầu mỏ, 

quặng sắt có xu hướng giảm. Đây là tin 

vui đối với Trung Quốc - đất nước có nhu 

cầu nhập khẩu khối lượng lớn nguồn sản 

phẩm nguyên liệu này. Tuy nhiên, sự 

phá sản của Công ty Lehman Brothesr 

và việc mua lại Công ty Merrill Lynch 



  ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu… 

Nghiên cứu Trung Quốc số 5 (93) - 2009 23 

cộng với việc tuyên bố tiếp quản hai công 

ty này đã làm cho thị trường tài chính 

Mỹ chao đảo nghiêm trọng, dẫn đến tỷ 

giá USD tăng vọt. Điều này tạo ra ảnh 

hưởng nặng nề cho nhập khẩu của 

Trung Quốc. Theo thống kê của Hải 

quan Trung Quốc, do sản phẩm và phí 

vận chuyển của thế giới tăng cao, giá 

bình quân nhập khẩu của hàng nguyên 

liệu thô chủ yếu cũng tăng vọt. Giá 

quặng sắt là 141,3 USD/tấn, tăng 77%; 

dầu thô là 779 USD/tấn, tăng 70,5%; 

đậu tương là 609 USD/tấn, tăng 79,4%. 

Trong ba quý đầu năm 2008, Trung 

Quốc đã phải thanh toán với một lượng 

ngoại hối lớn là hơn 146 tỷ USD13. Khi 

giá thành hàng hoá nhập khẩu trên thế 

giới ngày càng tăng lên, rất có khả năng 

Trung Quốc giảm bớt khối lượng hàng 

hoá cần nhập khẩu, song sản xuất và 

xuất khẩu của Trung Quốc lại tiếp tục 

suy giảm. Tác động quay vòng này sẽ tạo 

thêm những khó khăn mới. 

3. Đem lại tổn thất trực tiếp cho cơ 

cấu tiền tệ trong nước 

Cơn bão tài chính xuất phát từ tâm 

điểm là hệ thống ngân hàng quốc tế của 

Mỹ và nhanh chóng lan rộng toàn cầu, 

tạo ra sự xáo động mạnh mẽ đối với nền 

kinh tế Trung Quốc. Đến nửa cuối năm 

2008, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh 

tế không ngừng sâu sắc hơn, rủi ro cũng 

không ngừng mở rộng hơn. Chính sự phá 

sản của hệ thống tài chính, điển hình là 

Công ty tài chính Lehman Brothesr là 

nguyên nhân gây ra tổn thất trực tiếp 

cho các cơ cấu tiền tệ (ngân hàng) trong 

nước của Trung Quốc. Thứ nhất, cơ cấu 

tiền tệ và nhà đầu tư hiện nay đang nắm 

giữ rất nhiều trái phiếu thứ cấp đầu tư 

của công ty này đang phải chịu những 

tổn thất nặng nề. Theo lời một nhân sĩ 

của ngân hàng Trung Quốc cho biết, 

“thua lỗ đầu tư vào trái khoán thứ cấp 

Mỹ của ngân hàng Trung Quốc chiếm 

khoảng 4,5% lợi nhuận trước thuế của cả 

năm 2007, 5 ngân hàng còn lại vào 

khoảng 1%”. Riêng trong khoảng từ 

tháng 9 đến 12 năm 2008, các ngân hàng 

này đã thua lỗ nặng so với nửa năm 

đầu14. Thứ hai, Công ty Lehman 

Brothesr bị phá sản đã kéo theo những 

món nợ khó thanh khoản, gây tổn thất 

cho các Ngân hàng Trung Quốc. Theo 

những tài liệu công bố phá sản cho thấy, 

chỉ riêng chi nhánh ngân hàng Trung 

Quốc tại New York đã cho Công ty 

Lehman Brothesr vay là 50 triệu USD15.  

4. Đời sống nhân dân bị ảnh hưởng 

Kể từ năm 1978, tăng trưởng kinh tế 

của Trung Quốc gắn liền với thế giới bên 

ngoài, đặc biệt là nhờ lĩnh vực xuất khẩu. 

Đó chính là lý do mà cuộc khủng hoảng 

tài chính lần này quá đỗi nguy hiểm đối 

với Trung Quốc.  

Khủng hoảng tài chính dẫn đến sự 
đình trệ về hoạt động xuất, nhập khẩu, 
ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế 
Trung Quốc. Trong đó, lĩnh vực sản xuất 
hàng hoá đang lâm vào khó khăn chồng 
chất. Hàng ngàn nhà máy tại miền Nam 
nước này đã phải đóng cửa, tình trạng 
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thất nghiệp gia tăng, thu nhập của nhân 
dân bị thu hẹp, mức tiêu dùng của nhân 
dân giảm sút nghiêm trọng. Theo thống 
kê, riêng tỉnh Quảng Đông, từ tháng 1 - 
11, mức tiêu dùng bình quân hàng tháng 
chỉ tăng 6%, nhịp độ tăng trưởng giảm 
xuống còn 0,4 %16   

Hiện nay, nhu cầu trên toàn thế giới 

đã giảm, phương Tây không có khả năng 

mua hàng, hàng hoá xuất khẩu cuả 

Trung Quốc không thể bán được, tốc độ 

xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm đáng 

kể. Phân tích tình hình này, giáo sư 

trường kinh doanh Bắc Kinh Lưu Căn 

đã cho rằng, người Trung Quốc nên lo 

lắng về tương lai17.  

III. đối sách trong ngoại 
thương của Trung Quốc hiện nay 

Trước những ảnh hưởng xấu tác động 

đến hoạt động ngoại thương Trung Quốc 

do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 

đem lại, Trung Quốc đã nêu ra cần phải 

quán triệt quan điểm phát triển khoa 

học trong việc điều tiết vĩ mô đối với lĩnh 

vực ngoại thương, tích cực đối phó những 

thách thức hiện nay nhằm nhanh chóng 

duy trì hoạt động xuất nhập khẩu lành 

mạnh và ổn định. Theo ý kiến của các 

chuyên gia kinh tế của Trung Quốc, 

Chính phủ Trung Quốc cần phải có 

những chính sách hay giải pháp nhằm 

đối phó với tình hình hiện nay. Đó là: 

Trước hết, tìm mọi cách giảm bớt khó 

khăn ảnh hưởng đến kinh tế trong nước 

do nhu cầu bên ngoài giảm sút, thúc đẩy 

mức tăng xuất khẩu, thực hiện tối ưu 

hoá cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu. 

Hai là, cố gắng giúp đỡ các doanh nghiệp 

tiếp tục phát triển, nâng cao khả năng 

sáng tạo, sản xuất ra những sản phẩm 

có giá trị và chất lượng cao. Ba là, đẩy 

mạnh hợp tác quốc tế nhằm tăng cường 

năng lực cạnh tranh trên thế giới18. Trên 

cơ sở này, các chuyên gia đã tham mưu 

cho Chính phủ những  giải pháp cụ thể 

như sau:  

1. Về ổn định mức tăng xuất khẩu, 

điều chỉnh tối ưu cơ cấu sản phẩm 

a) Điều chỉnh tỷ lệ hoàn thuế xuất 

khẩu của một bộ phận sản phẩm 

Ngày 1-8-2008, sau khi ngành hữu 

quan nâng tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu 

một bộ phận hàng dệt và may mặc từ 

11% lên 13%, từ ngày 1-11 trở đi, lại tiếp 

tục điều chỉnh tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu 

một bộ phận hàng hoá có tính tập trung 

lao động cao và hàng hoá có hàm lượng 

kỹ thuật cao và có giá trị gia tăng cao. 

Việc điều chỉnh một cách linh hoạt chính 

sách hoàn thuế xuất khẩu đã làm giảm 

bớt sức ép cho các doanh nghiệp, thúc 

đẩy mậu dịch tăng trưởng và đặc biệt 

quan trọng đối với vấn đề việc làm của 

ngành nghề xuất khẩu tập trung nhiều 

lao động. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải 

pháp có phạm vi và mức độ điều chỉnh 

khá rộng, không phải là phương hướng 

phát triển ngành nghề sau này. Trong 

tương lai, Trung Quốc còn phải tiếp tục 

điều chỉnh chính sách hoàn thuế xuất 

khẩu có tính trọng điểm, chủ yếu dành 
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ưu thế cho ngành cơ điện và ngành sản 

phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao, đồng 

thời, sẽ định ra chính sách giúp đỡ hoàn 

thuế xuất khẩu cho các sản phẩm đại 

diện cho sức sản xuất tiên tiến và tương 

đối có ưu thế ở trong nước. 

b) Điều chỉnh danh mục và phạm vi 

hạn chế hàng hoá chế xuất    

Trên cơ sở chuyển đổi nâng cấp hàng 

hoá gia công, chế biến, kết hợp với chính 

sách hoàn thuế xuất khẩu năm 2008, 

tiến hành xem xét các chủng loại hàng 

hoá, thực hiện thu hẹp danh mục hạn 

chế các loại hàng hóa gia công, chế biến, 

đồng thời, buông lỏng sự hạn chế đối với 

việc gia công, buôn bán sản phẩm có 

hàm lượng kỹ thuật tập trung lao động 

cao, ảnh hưởng môi trường ít như hàng 

dệt, may mặc, đồ chơi v.v. 

c) Nắm vững tỷ giá đồng Nhân dân 

tệ  

Trong tình hình tỷ giá hối đoái tăng 

quá nhanh và tình hình kinh tế thế giới 

xáo động như hiện nay, giải pháp trước 

mắt là yêu cầu các cơ quan hữu quan 

tăng cường nắm vững nhịp độ tăng giảm 

của đồng Nhân dân tệ, tìm mọi cách duy 

trì tỷ giá đồng Nhân dân tệ về cơ bản ổn 

định. Đồng thời, nhanh chóng hoàn thiện 

cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái, mở rộng 

mức độ thả nổi đi xuống nhằm tránh rủi 

ro về khủng hoảng tỷ giá các nước phát 

triển,  tạo ảnh hưởng xấu cho các doanh 

nghiệp ngoại thương trong nước. 

d) Chọn thời cơ nhập khẩu sản 
phẩm năng lượng và nguyên liệu.     

Từ tháng 7-2008 đến nay, giá cả hàng 

loạt sản phẩm trên thế giới đã xuất hiện 

xu hướng giảm. Giá dầu mỏ đã tuột 

xuống còn khoảng 70 USD/thùng, giảm 

tới 50%. Giá cả sản phẩm thô như lương 

thực, kim loại màu cũng đang xuống dốc. 

Đây là cơ hội cung ứng năng lượng và 

nguyên vật liệu khá tốt cho ngành nhập 

khẩu của Trung Quốc. Do đó, Chính phủ 

có thể thành lập ngay các tổ chức như 

ngành, doanh nghiệp, cơ quan có chức 

năng liên quan hình thành nhanh chóng 

phương án nhập khẩu thông qua phương 

thức kết hợp giữa việc mua của Nhà 

nước với việc bán trong nhân dân, tạo cơ 

hội thuận lợi để nhập những vật tư quí 

hiếm (như dầu mỏ, khoáng sản, kim loại 

màu) trong thời gian này. 

2. Về giúp đỡ doanh nghiệp phát triển, 

nâng cao khả năng sáng tạo 

a) Đề ra chính sách ưu đãi cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trước tình hình khó khăn trong lĩnh 

vực kinh doanh xuất khẩu hiện nay của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nhà khoa 

học nêu kiến nghị: (1). Nâng cao tỷ lệ 

cho vay vốn đối với các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; (2) Thực hiện chế độ miễn 

giảm phù hợp các loại thuế mang tính 

chất hành chính đối với các doanh 

nghiệp xuất khẩu sản phẩm kỹ thuật 

cao; (3) Tính thuế thu nhập ưu đãi đối 
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với doanh nghiệp xuất khẩu có tỷ lệ lao 

động cao; (4) Thưởng tiền và hoàn trả 

thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu sản 

phẩm kỹ thuật cao và tiết kiệm năng 

lượng; (5) Nới rộng qui mô quản lý hạn 

ngạch xuất khẩu, đồng thời thông qua 

hình thức quảng bá như tổ chức triển 

lãm quốc tế để giúp đỡ doanh nghiệp 

nhận được nhiều đơn đặt hàng. 

b) Miễn giảm thuế đối với hoạt 
động nghiên cứu, sáng chế khoa học 
của doanh nghiệp      

Cần phải khấu trừ thuế tương ứng với 

mức chi cho việc đổi mới thiết bị, cải tiến 

qui trình công nghệ cho doanh nghiệp 

xuất khẩu; giảm bớt thuế nhập khẩu 

thiết bị, trang bị kỹ thuật tiên tiến và 

sản phẩm tri thức hoặc thực hiện bồi 

hoàn cho doanh nghiệp khoản chi cho 

nhập khẩu hạng mục này. Thực hiện 

giảm thu thuế giá trị gia tăng cho doanh 

nghiệp xuất khẩu sản phẩm phù hợp 

trình độ kỹ thuật cao của nhà nước. 

Ngoài ra, có thể xem xét không đưa vào 

phạm vi nộp thuế đối với vốn đầu tư cho 

nghiên cứu phát triển để khuyến khích 

doanh nghiệp thông qua cải tiến kỹ 

thuật, nâng cao giá trị gia tăng của sản 

phẩm, làm tăng lợi nhuận và sức cạnh 

tranh quốc tế. 

c) Hoàn thiện chính sách hạn 
ngạch xuất khẩu 

Hoàn thiện những chính sách có liên 

quan bao gồm: xây dựng quĩ xuất khẩu 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ để giúp đỡ 

hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp; 

mở rộng chế độ bảo đảm tín dụng xuất 

khẩu để phân tán rủi ro trong kinh 

doanh xuất khẩu của doanh nghiệp; xây 

dựng sàn thông tin xuất khẩu, kịp thời 

thông báo những thông tin có liên qua về 

hối suất, cung cầu, thị trường, sản phẩm 

ở ngoài nước, làm cho doanh nghiệp kịp 

thời nắm được động thái xuất nhập khẩu.  

3. Về đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng 

cường thực lực cạnh tranh  

a) Tăng cường hợp tác mậu dịch 

trong khu vực 

Mở rộng liên kết hợp tác đơn phương 

và đa phương giữa các quốc gia xung 

quanh như Nga, ấn Độ, các nước 

ASEAN với các địa khu và khu vực trong 

nước, kêu gọi xây dựng cơ chế mậu dịch 

hỗ trợ lẫn nhau và ổn định trong phạm 

vi khu vực. Đồng thời, tích cực vận dụng 

nguyên tắc của Tổ chức thương mại thế 

giới WTO ứng phó với chủ nghĩa bảo hộ 

mậu dịch của các nước phát triển và 

kiện toàn cơ chế ứng phó tranh chấp 

mậu dịch quốc tế trên nguyên tắc “tăng 

cường giao lưu quốc tế, ngăn chặn bảo hộ 

mậu dịch”. 

b) Thúc đẩy các nước phát triển mở 

cửa đối với sản phẩm xuất khẩu kỹ 

thuật cao của Trung Quốc  

Tranh thủ thời cơ kinh tế các nước 
phát triển như Mỹ, EU đang giảm sút, 
sức phát triển suy yếu, tích cực đẩy 
mạnh các cuộc đàm phán mậu dịch về 
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sản phẩm kỹ thuật cao và sản phẩm tri 
thức với nhiều quốc gia trên thế giới, bên 
cạnh đó, tích cực thúc đẩy các nước phát 
triển nới lỏng sự hạn chế đối với xuất 
khẩu sản phẩm kỹ thuật cao của Trung 
Quốc. 

c) Đẩy mạnh thực hiện chiến lược 

“đi ra ngoài” 

Khuyến khích các doanh nghiệp cỡ 

lớn có thực lực mạnh ở trong nước đầu tư 

xây dựng nhà máy ở nước ngoài, thực 

hiện kinh doanh bản địa hoá; ủng hộ và 

giúp đỡ các doanh nghiệp Trung Quốc 

tiếp nhận nghiệp vụ dịch vụ khoán công 

trình, nâng cao tỷ trọng dịch vụ mậu 

dịch. Đồng thời, đẩy mạnh bồi dưỡng đội 

ngũ nhân viên giỏi về chuyên môn, tư 

vấn và vận hành giúp cho doanh nghiệp 

trong các dự án mua lại tài sản và khoán 

công trình ở ngoài nước.     
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